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Chất lượng đất - Phương pháp sinh học -

Xác định quá trình khoáng hoá nitơ  và nitrít hoá trong đất

và ảnh hưởng của hoá chất đến các quá trình này

Soil quality - Biologial method-

Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soil and the influence of chemicals on these

processes

1   Phạm vi  áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các trình tự cho phòng thí nghiệm để đo sự vô cơ hoá và nitrit hoá của nitơ do hệ vi

thực vật đất.

Để khảo sát có tính chất cơ bản hoặc tư vấn, tiêu chuẩn nêu lên những qui trình đạI cương nhằm đánh giá tỷ

lệ và qui mô vô cơ hoá nitơ trong đất hoặc các đất đã biết hoặc chưa biết chất lượng.

Để khảo sát tính độc tiềm tàng của các hoá chất đối với sự khoáng hoá nitơ trong đất, đã đưa ra một qui trình

đơn giản cho phép đánh giá ảnh hưởng của từng hoá chất và làm cơ sở để so sánh tính độc của các hoá

chất.

2   Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 5960 : 1995 (ISO 10381-6 : 1993)  Chất lượng đất  - Lấy mẫu - Phần 6 : Hướng dẫn thu thập, xử lý và

bảo quản đất để đánh giá các quá trình hoạt động háo khí của vi sinh vật trong phòng thí nghiệm ;

TCVN 5979 : 1995 (ISO 10390 : 1994)  Chất lượng đất - Xác định pH ;

TCVN 6642 : 2000 (ISO 10694 : 1995)  Chất lượng đất - Xác định cacbon  hữu cơ và tổng cacbon sau khi

đốt cháy (phân tích cơ bản) ;

TCVN 6646 : 2000 (ISO 11260 : 1994)  Chất lượng đất - Xác định khả năng trao đổi cation thực tế và độ bão

hoà kiềm dùng dung dịch bari clorua ;

TCVN 6498 : 1999 (ISO 11261 : 1995) Chất lượng đất - Xác định nitơ tổng - Phương pháp Kjeldahl cải biên ;

TCVN 6651 : 2000 (ISO 11274 : - 1) ) Chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong

phòng thí nghiệm ;
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ISO 11277 - 1) )  Chất lượng đất - Xác định thành phần cấp hạt trong vật liệu đât khoáng. Phương pháp rây

và khi lắng sau khi lấy đI muối tan, chất hữu cơ và cacbonat ;

TCVN 6648 : 2000 (ISO 11465 :1993) Chất lượng đất - Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước

theo khối lượng cơ bản  - Phương pháp khối lượng.

3  Định nghĩa

Các định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:

3.1  Khoáng hoá nitơ (khoáng hoá N): sự phân giải một chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ vi sinh thông qua các

quá trình amôni hoá và nitrít hoá, thành các chất vô cơ cuối cùng tương ứng, đặc trưng là amôni và nitrat

3.2  Amôni hoá :  sự  phân giải nitơ hữu cơ thành amôniac nhờ vi sinh.

3.3. Nitrít hoá : sự ôxy hoá amôni thành nitrit nhờ vi sinh sau đó thành nitrat.

3.4  Liều lượng ức chế (ID %) : lượng hoá chất đưa vào đất để ức chế có hiệu quả sự khoáng hoá N, sau một

thời gian đã cho, tính bằng phần trăm, so với điều kiện không xử lý hoá chất, ví dụ  ID 25, ID50 cho biết và ức

chế 25 % hoặc 50 % quá trình khoáng hoá nitơ tương ứng .

4   Nguyên tắc

Tỷ lệ hay mức độ khoáng hoá N trong đất hiếu khí được xác định bằng cách đo nồng độ amôni, nitrit và nitrat

được giải phóng ra trong quá trình khoáng hoá nitơ chứa trong các chất hữu cơ của đất, hoặc trong quá trình

khoáng hoá của một hợp chất nitơ hữu cơ đưa vào đất.

ảnh hưởng của hoá chất đối với quá trình khoáng hoá N được xác định bằng cách cải tạo đất với một nguồn

nitơ hữu cơ mới phân huỷ và đo phần trăm ức chế của sự tạo thành sản phẩm trong các mẫu đã được xử lý

với những lượng khác nhau của một hoá chất so với điều kiện không xử lý hoá chất.

5   Vật liệu

5.1  Đất

5.1.1  Chọn đất

5.1.1.1   Phép thử khoáng hoá cơ bản

Đối với phép thử cơ bản dùng để so sánh những khả năng khoáng hoá nitơ của các loại đất khác nhau, hoặc

để so sánh sự khoáng hoá nitơ ở một loại đất lấy ở các thời gian khác nhau trong năm, phải đảm bảo rằng sự

lựa chọn các loại đất phù hợp với mục đích xác định.

5.1.1.2   Thử tính độc:  để xác định ảnh hưởng của hoá chất đến  quá trình khoáng hoá N, dùng một loại đất

có hàm lượng khối lượng cacbon hữu cơ thấp (từ 0,5 % đến 1,5 %) và sét đã biết có khả năng khoáng hoá

chất hữu cơ chứa nitơ được thêm vào thành sản phẩm cuối cùng (nitrat)

Chú thích - Loại đất như vậy thể hiện một tình trạng xấu nhất do sự hấp thụ là kém và sự có sẵn của hoá chất đối
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với hệ vi thực vật là tối đa. Để thử hàng ngày, các loại đất có pH nhỏ hơn 5 không thích hợp vì tỷ lệ nitrit hoá có

thể quá thấp để cho phép đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của hoá chất đến quá trình này.

5.1.2  Thu thập, xử lý và bảo quản đất

Đối với tất cả các phép thử phải theo đúng các kiến nghị trong tiêu chuẩn TCVN 5960 : 1995 (ISO 10381-6)

về thu thập, xử lý và bảo quản đất.

Các thông tin sau đây phải được dẫn chứng

- ngày thu thập;

- ngày làm thí nghiệm;

- điều kiện bảo quản, kể cả nhiệt độ, độ ẩm;

- thời gian bảo quản.

5.1.3  Tính chất đặc trưng của các loại đất

Để phục vụ cho việc diễn giải số liệu và so sánh, các tính chất sau đây cần được xác định :

a)  Tính chất vật lý :

     - thành phần cấp hạt đo theo ISO 11277;

     - độ ẩm  theo TVVN 6648 : 2000 (ISO 11465); và

     - đặc tính giữ nước theo TVVN 6651 : 2000 (ISO 11274) và/ hoặc khả năng giữ nước theo phụ lục A.

b)  Tính chất hoá học :

   - pH của đất theo TCVN 5979 :1995 (ISO 10390) hoặc pH xác định trong dung dịch KCl hoặc CaCl2;

   - khả năng trao đổi cation (CEC) theo TVVN 6646 : 2000 (ISO 11260);

  - hàm lượng chất hữu cơ theo TVVN 6642 : 2000 (ISO 10694);

  - hàm lượng nitơ tổng số theo TVVN 6848 : 1999  (ISO 11261).

5.2. Thuốc thử và vật liệu

5.2.1   Cát thạch anh mịn và sạch, cỡ hạt từ  0,1 mm đến 0,5 mm

5.2.2   Kali clorua, C(KCl) = 1mol/l.

5.2.3   Chất nền nitơ có nồng độ đã cho khoảng 100 mg N/kg đất.

Ví dụ :

- bột cỏ linh lăng với  tỷ lệ C/N =16:1 ;

- bột sừng ;

- bất cứ nguồn nitơ hữu cơ thích hợp nào khác.

Cũng có thể đo sự khoáng hoá nitơ từ chất hữu cơ của đât. Trong trường hợp này không cần phải đưa vào

đất bằng một nguồn nitơ hữu cơ nào.

Phép khử chỉ quan tâm đến ni trít  hoá  thì amôni (NH4)2SO4 là một nguồn nitơ thích hợp.

5.3   Chất thử
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Chất thử chỉ cần khi mục đích khảo sát liệu chất đó có ảnh hưởng đến khoáng hoá N hay không. Cần dùng

những chất thử tinh khiết nhất có trên thị trường. Trong một số trường hợp, có thể dùng các hoá chất hoặc

hỗn hợp loại kỹ thuật hoặc thương mại.

Chú thích - Nếu các hoá chất hoặc thành phần theo công thức được trộn với chất thử, thì ảnh hưởng của chúng

đến khoáng hoá N phải được tính đến ở đây.

 Trong các thí nghiệm chuẩn với chất thử đã biết trước, các dữ liệu sau đây (nếu áp dụng được ), cần đưa ra

là :

 - tên (IUPAC);

 - cấu trúc;

- số dịch vụ tóm tắt hoá chất (CAS);

- khối lượng phân tử  tương đối;

- độ tinh khiết;

- độ bền vững trong nước;

- độ hoà tan trong dung môi hữu cơ;

- áp suất hơi;

- hệ số phân bố octanol/nước (POW);

- hằng số phân li axít (pKa);

- hệ số hấp thụ (Koc).

6   Thiết bị, dụng cụ thử

Các thiết bị thông dụng cho phòng thí nghiệm gồm:

6.1  Máy lắc cơ học.

6.2  Máy ly tâm hoặc giấy lọc gấp (không có nitrat).

6.3  Dụng cụ đo nồng độ amôni, nitrat và nitrit  trong chất chiết từ đất.

7    Cách tiến hành

7.1  Các thí nghiệm tuỳ chọn

7.1.1  Phép thử khoáng hoá cơ bản

Để so sánh các khả năng khoáng hoá N của các loại đất khác nhau, hoặc để so sánh sự khoáng hoá nitơ ở

một loại đất lấy ở thời gian khác nhau trong năm, phải  đảm bảo sự thiết kế thí nghiệm và các phân tích thực

hiện phù hợp với mục tiêu của thí nghiệm.

7.1.2  Thử tính độc

Để xác định ảnh hưởng của hoá chất đến quá trình khoáng hoá nitơ, xử lý đất để giới hạn các hoạt động vi

sinh ít nhất với 5 nồng độ của chất thử. Để thuận tiện, giới hạn phân tích việc đo các lượng nitrat tạo thành

(bằng miligam NO3/kg đất khô) trong các mẫu đã xử lý và kiểm tra sau 28 ngày ủ mẫu. Sử dụng thiết kế thử
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đơn giản này, mối quan hệ liều lượng đáp ứng có thể được thiết lập. Trong một số trường hợp, ví dụ khi các

nồng độ đất đã được biết hoặc có thể dự kiến được bằng cách loại sơ bộ (ví dụ đất có chứa các chất trừ dịch

hại), thông tin liều lượng đáp ứng có thể không cần thiết và một mẫu không xử lý và một nồng độ thích hợp

của hoá chất thử là đủ.

7.2  Xử lý mẫu đất

7.2.1  Thử  khoáng hoá cơ bản

Chọn chất nền trong danh mục liệt kê ở 5.2.3 hoặc dù việc lựa chọn cuối cùng của một chất nền hữu cơ đặc

trưng sử dụng phụ thuộc vào mục đích của phép thử. Trộn thật cẩn thận và đều vật liệu hữu cơ đã chọn vào

đất. Nếu như sự khoáng hoá của nitơ do chất hữu cơ của đất đang được khảo sát, cần bổ sung một chất nền

nit¬.

7.2.2  Thử tính độc

Để xác định ảnh hưởng của hoá chất đến sự  khoáng hoá N, dùng một chất nền nitơ bất kỳ ở  ở 5.3.2.

Chú thích - Các hợp chất hữu cơ với tỷ lệ C/N thấp có lẽ là thích hợp nhất, vì ít nitơ thoát ra trong quá trình khoáng

hoá và bị cố định do hệ vi  thực vật của đất.

Trộn kỹ và  đều chất nền nitơ (5.2.3) vào đất. Sau đó chia mẫu làm 6 mẫu nhỏ  có khối lượng bằng nhau.

Trộn 5  trong số các mẫu nhỏ này với các nồng độ khác nhau của chất để thử (3 lần lặp lại cho mỗi liều

lượng).Trộn  mẫu nhỏ còn lại nhưng không thêm hoá chất thử nào (nếu dùng một chất mang thì chỉ trộn vào

đất). Mẫu nhỏ không có hoá chất được dùng làm đối chứng không xử lý. Nếu có thể, chọn dãy nồng độ cho

phép các giá trị ID25, hoặc ID50 được ước tính.

áp dụng chất thử  có sử dụng một chất mang thích hợp, ví dụ:

a)  trong nước, phụ thuộc vào độ hoà tan của hợp chất;

b)  hoặc trên một chất rắn, ví dụ trộn với cát thạch anh (5.2.1), hoặc với một phần đất đang khảo sát.

Với nhiều loại hoá chất hữu cơ, đất hoặc cát sử dụng làm chất mang  có thể được phủ hoá chất thử bằng

cách hoà tan trong một dung môi. Trong các trường hợp như vậy, trước khi trộn với đất thì phải làm bay hơi

dung môi.

7.3  ủ  đất

Để khảo sát sự khoáng hoá N, ủ các loại đất bằng một trong hai cách sau :

a)  các mẫu chung của mỗi phương án thức,hoặc kiểu xử lý;

b)  như một loạt các mẫu nhỏ có thể  cho mỗi phương án hoặc kiểu xử lý.

Khi sử dụng mẫu chung để ủ, chuẩn bị các lượng lớn đất và lấy các mẫu (chẳng hạn từ 1g đến 100 g) trong

quá trình thí nghiệm tuỳ theo sự cần thiết ở đây, lượng đất chuẩn được xác định theo cỡ mẫu lấy, số lần lặp

lại đã sử dụng và thời gian kéo dài thí nghiệm. Cần trộn kỹ đất ủ trong mẫu chung, trước khi lấy các mẫu đất.

Với mẫu chung, dàn đất thành lớp không dầy quá 3 cm tạo điệu kiện ôxy dễ di chuyển, cũng trộn mẫu hàng

tuần.
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Khi các phương án được thực hiện như là một loạt các mẫu cá thể, người ta chia mỗi phương án đó ra thành

một loạt các mẫu bằng nhau, và bỏ bớt các mẫu này đi khi cần. Trong các nghiên cứu khoảng cách lấy mẫu

nhiều hơn, chuẩn bị lượng mẫu đủ cho tất cả số lần lặp lại và các lần lấy mẫu.

Chú thích - Việc chọn nhiệt độ, hàm lượng nước trong đất và các điều kiện chiếu sáng trong quá trình ủ, phụ

thuộc vào mục đích thí nghiệm.

Đối với các phép thử  xác định ảnh hưởng của hoá chất đến sự khoáng hoá N, duy trì nhiệt độ đất ở (200C ±

20C) và áp suất nước lỗ rỗng khoảng 0,02 MPa chính xác đến 5 % từ (40 % ± 5 %) đến  ( 60 % ± 5 %) sức

chứa nước tối đa trong bóng tối.

Chú thích - Nhiệt độ (20 0C ± 20C) được chọn làm nhiệt độ chuẩn để so sánh, và vì nó cho những kết quả tương

đối nhanh. Có thể sử dụng các nhiệt độ ngoài khoảng nhiệt độ này nếu như chúng thích hợp hơn (ví dụ, bởi vì các

điều kiện địa phương và thiếu thiết  bị làm lạnh).

Trong tất cả các thí nghiệm, thùng  đựng đất phải thuận lợi cho việc trao đổi tự do các khí. Điều này giúp

ngăn cản sự  phát triển các khu đất hiếu khí có thể là nguyên nhân làm mất nitơ qua quá trình khử nitơ. Giảm

tối thiểu sự mất nước của đất bằng cách ủ đất trong các thùng đầy. Xác định độ ẩm của đất theo đinh kỳ, bù

lượng đã mất đI bằng nước khử ion hoá.

Chú thích - Có thể phun nước khử ion hoá lên bề mặt mẫu.

Khi cần phải so sánh các tiềm năng khoáng hoá của các loại đất khác nhau, phải giữ cho tiềm năng giữ

nước của đất tương tự nhau càng nhiều càng tốt. Trong một số thí nghiệm, có thể đạt được điều này bằng

cách dàn mẫu đất thành lớp mỏng trong đáy bình và thêm đủ nước phủ trên bề mặt mẫu khoảng    1 mm.

7.4   Lấy mẫu đất để thử

7.4.1  Thử khoáng hoá cơ bản

Số mẫu và tần số lấy mẫu sẽ phụ thuộc vào mục đích của các thí nghiệm nhưng phải vừa đủ để có thể xây

dựng được một đường cong liều tác dụng.

7.4.2  Thử tính độc

Để xác định ảnh hưởng của hoá chất đến khoáng hoá N, lấy mẫu đất trực tiếp sau khi xử lý (xem 7.2) ngày 0

và sau 28 ngày ủ (xem 7.3). ở hầu hết những mẫu đất còn nguyên vẹn về vi sinh, được bón nitơ hữu cơ,

không xử lý thì tỷ lệ khoáng hoá tối đa đạt được trong vòng 28 ngày. Như vậy lấy đất ở 28 ngày thường cho

ước tính có hiệu lực các giá trị ID25 hoặc ID50.

Chú thích - Nên làm lại  ít nhất 3 lần với mỗi xử lý để tính toán thống kê.

7.5   Chiết đất

Chiết amôni, nitrit, nitrat từ các mẫu đất thử (xem 7.4) bằng cách lắc đất với dung dịch KCl (5.2.2) (5 ml KCl

cho 1 g đất khô), với mức 150 vòng/phút trong 60 phút. Để tách chiết tối ưu không được đổ đất và dung dịch

KCl quá nửa bình. Tách phần hạt mịn của đất khỏi chất chiết bằng cách lọc hoặc ly tâm bằng máy ly tâm

hoặc giấy lọc (5.2). Bảo quản dịch chiết không có hạt đất ở (- 20oC ± 5oC) trong 6 tháng. Khi sử  dụng các
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phương pháp phân tích mới, phải đảm bảo rằng sự gây nhiễu của dịch chiết nằm trong phạm vi cho phép.

Chú thích - Vật liệu giàu N có khả năng khoáng hoá có thể đóng góp cho những lượng amôni, nitrit và nitrat tạo

thành. Khi yêu cầu những nồng độ cao của những chất đo để thử độc tính, thì điều này phải được xem xét đến.

7.6   Phân tích

Tiến hành phân tích định lượng amôni - N, nitrat -N và nitrit - N trong dịch chiết. 2)

8   Biểu thị  kết quả

8.1  Thử  khoáng hoá cơ bản

Cho các phép thử cơ bản, xem xét việc chuẩn bị đường cong vận tốc khoáng hoá, có sử dụng các giá trị của

ion nitơ cá thể. Với mục đích này, để cho phép các cân bằng nitơ, chuyển  các giá trị (NH4
+ ),   (NO2

-,), (NO3
-

) biểu thị bằng mg/kg được xác định bằng phép phân tích (7.6) ra amôni - N(NH4+ - N); nitrit -N(NO2-  -  N) và

nitrat -N (NO3-  - N).

Trong những trường hợp khác, đặc biệt là so sánh vận tốc khoáng hoá của các loại đất khác nhau, biểu thị

giá trị khoáng hoá N  tại mỗi khoảng thời gian lấy mẫu như là chỉ một giá trị gọi là " N min"

Dùng công thức sau đây để xác định Nmin

Nmin = [(NH4
+ 

- NT) + (NO2
- 

-
  NT) + (NO3

-
 - NT)] - [(NH4

+ 
- NS) + (NO2

- 
 - 

 NS) + (NO3
- 

 - NS)]

trong đó :

(NH4
+ - NT)  là nồng độ amôni ở thời điểm lấy mẫu, tính bằng mgN/kg đất khô;

(NO2
- 

- NT)  là nồng độ nitrit ở thời điểm lấy mẫu, tính bằng mgN/kg đất khô;

(NO3
-
  - NT) là nồng độ nitrat ở thời điểm lấy mẫu, tính bằng mgN/kg đất khô;

(NH4
+ 

- NS)  là nồng độ amôni ở thời điểm bắt đầu ủ, tính bằng mgN/kg đất khô;

(NO2
- 

- NS)  là nồng độ nitrit ở thời điểm bắt đầu ủ, tính bằng mgN/kg đất khô;

(NO3
- 

- NS) là nồng độ  nitrat ở thời điểm bắt đầu ủ, tính bằng mgN/kg đất khô.

8.2 Thử tính độc

Để xác định ảnh hưởng của các nồng độ khác nhau  của chất thử  đến quá trình khoáng hoá nitơ, thì phải so

sánh các lượng nitrat ( nghĩa là số mg NO3- /kg đất khô) được tìm thấy ở các mẫu có xử lý sau 28 ngày ủ với

lượng tìm thấy ở mẫu đối chứng không xử lý.

Vì các cân bằng N không cần thiết cho việc đánh giá độc tính, nên không cần chuyển đổi các giá trị số

miligam NO3-  trên 1 kg đất khô thành các giá trị NO3- - N trên 1 kg đất khô.

Tính toán các giá trị ức chế, bằng phần trăm của giá trị mẫu đối chứng cho mỗi mức xử lý như sau:

                                                                              số miligam NO3- / kg đất đã xử lý
Sự ức chế của quá trình khoáng hoá  = 100 -                                                                     x
100
                                                                             số miligam NO3- / kg đất không xử lý
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Sau  tính toán đơn giản này cho mỗi nồng độ của hoá chất thử, thì hoặc là:

a)  chuẩn bị đường cong liều lượng đáp ứng như hình 1. Trong ví dụ chỉ ra ở hình 1, các giá trị ID25 và

ID50 của chất thử giả thuyết là 1 mg hoá chất/kg đất khô và 10 mg hoá chất /kg đất khô, hoặc là

b)  dùng phép phân tích hồi qui của sự  phụ thuộc giữa lượng chất thử và hiệu ứng ức chế gây ra.

Chú thích - Tại thời điểm kết thúc của các phép thử với một số hoá chất, đất đã xử lý có thể chứa nhiều nitrat hơn

mẫu kiểm chứng không xử lý. Điều này thông thường là do khoáng hoá của N trong các tế bào vi khuẩn bị chết

bởi hoá chất. Các nguyên nhân khác có thể là sự khoáng hoá N, do hoá chất đang được thử hoặc sự kích thích

quá trình khoáng hoá cácbon hữu cơ của đất.

9   Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả bao gồm các thông tin sau :

a)  theo tiêu chuẩn này;

b)  các đặc tính của đất (xem 5.1.2 và 5.1.3);

c)  mô tả chất thử (nếu sử dụng) (xem 5.3);

 d) thu thập đất, xử lý, ủ, bao gồm ngày thu thập, thời gian bảo quản mẫu, ngày thử, phương pháp xử lý

(nếu có), số lượng hoá chất đã dùng(nếu có), điều kiện ủ (xem 7.1 đến 7.6);

e) ngày lấy mẫu, ngày và trình tự chiết;

f)  phương pháp và thiết bị phân tích, giới hạn phát hiện, hiệu suất thu hồi;

g) hình vẽ và/hoặc bảng  kết quả;

h) đánh giá kết quả và kết luận đưa ra (nếu có).
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Hình 1 - Ví dụ về  đường cong  liều lượng đáp ứng thể hiện các nồng độ của chất thử ức chế quá trình
khoáng hoá N thành NO3
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m

Phụ lục A
(tham khảo)

Phương pháp đo khả năng giữ nước của đất

A1  Phạm vi áp dụng

Phương pháp này áp dụng để có được một hình ảnh về khả năng giữ nước cho các ứng dụng mà giá trị chính

xác không quyết định.

A2  Nguyên tắc

Một ống trụ có đáy đục lỗ một phần chứa đất được bịt đầu, ngâm vào nước và để ráo nước. Lượng nước đất

lấy đI được xác định bằng cách cân, sấy khô đến khối lượng không đổi ở 1050C và cân lại.

A3  Thiết bị thử

A.3.1  ống hình trụ, biết trước thể tích, dài khoảng 50 mm đến 150 mm và đường kính từ 50 mm đến 100 mm,

có lỗ ở đáy.

A.3.2  Nồi cách thuỷ  ở nhiệt độ phòng.

A.3.3. Khay, có lỗ thoát nước, đựng một lớp cát thạch anh, mịn và ướt cao khoảng 20 mm đến 50 mm.

A.3.4  Tủ sấy, có thể duy trì nhiệt độ ở (1050C ± 20C).

A.3.5   Cân, có độ chính xác ± 0,01 g.

A.4   Cách tiến hành

Phủ đáy có lỗ của ống hình trụ (A.3.1) bằng giấy lọc và cân ống cùng với giấy lọc. Cho đất vào một phần

ống hình trụ và đậy nắp ống lại. Ngâm ống này vào nồi cách thuỷ trong  2h ở nhiệt độ phòng ,lưu ý để mức

nước thấp hơn đầu ống. Sau đó, hạ thấp ống dưới mực nước trong 1 h. Lấy ống trụ ra khỏi nước  và đặt ống

lên khay chứa cát (A.3.3), để ráo nước trong khoảng 2h đến 24h tuỳ theo loại đất. Cân ống chứa đất, lấy

riêng đất ra, sấy khô đến khối lượng không đổi ở 1050C và  cân lại.

A.5   Tính toán

 Khả năng giữ nước của đất, WHC,  tính bằng % theo công thức:

ms - mt - md

                                                       WHC     =                                              x 100

trong đó : ms  là khối lượng chất rắn bão hoà nước + ốn

    mt  là khối lượng bì ( khối lượng ống trụ + giấ

    md  là khối lượng đất khô, tính bằng gam.

A.6   Biểu thị kết quả

Biểu thị khả năng giữ nước của đất, WHC,  bằng % khố
d

g trụ + giấy lọc, tính bằng gam;

y lọc), tính bằng gam;

i lượng đất khô.
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